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LỜI GIỚI THIỆU

I. Chương trình đào tạo dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Công nghệ Dược phẩm và Bào chế xây dựng trên cơ sở pháp lý của các văn bản sau đây:

· Luật giáo dục được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá X thông qua ngày 02-12-1998. 

· Nghị định của Chính phủ số 43/2000/NĐ-CP ngày 30- 8 -2000 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục.

· Quyết định số 1636/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 25-5-2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo sau đại học. 

II. Giới thiệu ngành nghề đào tạo:

1. Bậc học: 



Chuyên khoa cấp I

2. Chuyên ngành đào tạo: 

Dược liệu dược cổ truyền
3. Chức danh sau khi tốt nghiệp: 
Dược sĩ chuyên khoa cấp I

4. Thời gian đào tạo: 

2 năm

5. Hình thức đào tạo: 

Tập trung và tập trung theo chứng chỉ

6. Đối tượng tuyển sinh: 

Dược sĩ

1. Cơ sở đào tạo: 


Đại học Y Dược Tp. HCM.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Chuyên khoa cấp I  ( CK I) là loại hình đào tạo sau đại học đặc thù của ngành y tế áp dụng cho tất cả các ngành y dược, lâm sàng và thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe nhằm đào tạo nhân lực y tế có khả năng thực hành trong một chuyên ngành rộng, bổ sung một số kiến thức khoa học cơ bản và dược học cơ sở đã học trong đại học để có thể tự học vươn lên trở thành các chuyên gia y tế thực hành chuyên khoa
MỤC TIÊU CHUYÊN NGÀNH

Dược sĩ chuyên khoa I phải có kiến thức chuyên môn, có năng lực thực hành vững vàng và khả năng giải quyết những vấn đề thực tế tại cơ sở thực hành sản xuất
Đào tạo dược sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Dược liệu và dược học cổ truyền có đủ trình độ và năng lực để 

1. là chuyên gia giải quyết những vấn đề khoa học kỹ thuật liên quan đến dược liệu và dược học cổ truyền dân tộc phát sinh trong thực tế tại cơ sở kinh doanh
2. Điều hành bộ phận nghiên cứu kinh doanh và sản xuất thuốc từ dược liệu ở các công ty xí nghiệp dược phẩm.

3. Tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học ở các cấp tại cơ sở sản xuất kinh doanh
QUỸ THỜI GIAN

2 NĂM (100 ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH)

	Stt
	Khối lượng học tập
	Đơn vị học trình

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tỉ lệ

	1
	Phần kiến thức cơ bản 
	24
	
	
	

	2
	Phần kiến  cơ sở
	26
	
	
	

	3
	Phần kiến thức chuyên ngành
	35
	
	
	

	4
	Báo cáo tốt nghiệp
	15
	
	
	

	
	Tổng cộng
	100
	
	
	


B. Hệ tập trung theo chứng chỉ

· Thời gian học: 20 tháng ( 4 năm ), mỗi năm tập trung 5 tháng

· Khối lượng học tập: 


· 100 ÑVHT

Khối lượng từng môn học như CK I hệ tập trung 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
CHUYÊN KHOA CẤP I  (100 ĐVHT)
Chuyên ngành: Dược liệu  - Dược cổ truyền

I. Phần kiến thức chung: (24 ĐVHT)
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số ĐVHT
	PHÂN BỐ

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Triết học
	4
	4
	0

	2
	Ngoại ngữ
	14
	14
	0

	3
	Công nghệ thông tin cơ bản
	2
	2
	0

	4
	Đạo đức trong hành nghề Dược
	2
	2
	0

	5
	Sinh học phân tử cơ sở Dược
	2
	2
	0


II. Phần kiến thức cơ sở :  ( 26 ĐVHT)

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số ĐVHT
	PHÂN BỐ

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Y dược – Xã hội học
	3
	3
	0

	2
	Luật và pháp chế dược
	2
	2
	0

	3
	Dược động học
	3
	3
	0


	4
	Hóa hữu cơ nâng cao
	6
	4
	2

	5
	Công nghệ thông tin cơ sở

	4
	2
	2

	6
	Sinh dược học
	3
	3
	0

	7
	Các phương pháp phân tích dụng cụ
	5
	5
	0


III.          Phần kiến thức chuyên ngành ( 35 ĐVHT)

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số ĐVHT
	PHÂN BỐ

	
	
	
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Hóa học các hợp chất tự nhiên
	5
	5
	0

	2
	Các phương pháp sắc ký hiện đại ứng dụng trong phân tích các hợp chất tự nhiên
	4
	4
	0

	3
	Kiểm nghiệm dược liệu và chế phẩm tự nhiên
	6
	3
	3

	4
	Y học cổ truyền dân tộc
	3
	2
	1

	5
	Các phương pháp chiết xuất phân lập
	6
	4
	2

	6
	Phương pháp nghiên cứu thuốc từ dược liệu
	5
	5
	0

	7
	Thực hành tốt trong sản xuất kinh doanh dược liệu 
	2
	2
	0

	8
	Thực hành nghiệp vụ
	4
	0
	4


Luận văn tốt nghiệp: (15 ĐVHT)

        TP. Hồ Chí Minh, ngày 20   tháng 5  năm 2011 









Ban chủ nhiệm khoa
1. 
Điều kiện thi tốt nghiệp:

-  Không bị kỷ luật trong thời gian học tập

-  Đầy đủ điểm các môn học theo chương trình qui định

-  Hoàn thành luận văn chuyên khoa I.

2. Hình thức thi tốt nghiệp: Bảo vệ luận văn chuyên khoa I

                                                 Điểm đạt yêu cầu  >  5
PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN
CHỨNG CHỈ 1: tRIẾT HỌC

4  đơn vị học trình =  60 tiết
Mục tiêu học tập
1. Trang bị cho học viên những tư tưởng cơ bản của các nền triết học từ cổ đại đến hiện đại, làm cho học viên thấy được triết học Mác là sự kế thừa có chọn lọc những tinh hoa của triết học nhân loại, từ đó có thể khẳng định : triết học Mác là đỉnh cao của tư tưởng triết học nhân loại.

2. Cung cấp cho học viên một cách có hệ thống những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác xít, trên cơ sở học viên nghe giảng và tự nghiên cứu 8 chuyên đề do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định .

3. Biết vận dụng những nguyên lý, những qui luật, những cặp phạm trù triết học Mác xít vào trong hoạt động nhận thức, cũng như hoạt động thực tiễn của người thầy thuốc. Biết phân tích những vấn đề thực tiễn cuộc sống đang đặt ra.

NỘI DUNG

Lý thuyết: 

Chương trình theo chương trình của Bộ Giáo dục – Đào tạo qui định . Tổ Bộ môn Triết học – Khoa Khoa học cơ bản – Đại học Y Dược thực hiện .
1. Phần Lịch sử triết học: Gồm những chương  

· Đối tượng nghiên cứu của môn Lịch sử triết học .

· Lịch sử triết học Trung quốc cổ, trung đại

·  Lịch sử triết học Ấn Độ cổ đại 

· Triết học Hy Lạp cổ đại (Lịch sử )

· Lịch sử triết học Tây Âu thời trung cổ

· Lịch sử triết học Phục hưng và cận đại ở Tây Âu

· Triết học cổ điển Đức   

· Lịch sử triết học Mác

2. Phần giới thiệu một số tác phẩm kinh điển ( Học viên tự đọc )


( Cán bộ giảng giới thiệu, học viên tự đọc )

3. Phần triết học Mác – Lênin ( gồm 8 chuyên đề sau ):

· Chủ nghĩa duy vật Mác xít – Cơ sở lý luận của thế giới quan Khoa học . 

·  Phép biện chứng duy vật – Phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng .

· Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác – Lênin.

· Lôgic học – Khoa học về tư duy, các phương pháp nhận thức khoa học .

·  Lý luận hình thái kinh tế – xã hội với sự nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

· Giai cấp và đấu tranh giai cấp. Biện chứng giữa lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc và lợi ích nhân loại trong thời đại ngày nay.

· Mấy vấn đề triết học về con người.

· Tiến bộ xã hội và vấn đề cách mạng xã hội trong thời đại ngày nay.

Thực hành : không có

Phương pháp đánh giá:
· Kiểm tra viết ( hết Lịch sử triết học ) 

· Thi viết ( hết triết học Mác)

· Viết một bài Khóa luận ( vận dụng những vấn đề triết học vào trong y học ) 
Cán bộ giảng dạy: 



TS. GVC Trần Túy ( nếu chỉ với 45 tiết khó kiếm được người cộng tác )

Tài liệu tham khảo:










1. Triết học 1, 2, 3. Bộ GD-ĐT, Nxb. Chính trị quốc gia Hà Nội 1993

2. Lịch sử triết học 1,2,3. Nxb. Tư tưởng văn hóa Hà Nội 1992

3. Hệ tư tưởng đức, Các Mác và Ph. Ăng ghen, tuyển tập ( 6 tập ) tập 1, Nxb. Sự thật Hà Nội 1981.

4. Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản , Các Mác và Ph Ăng ghen , tuyển tập ( 6 tập ) tập 1 , Nxb . Sự thật Hà Nội 1981 .

5. Chống Đuy rinh , Ph Ăng ghen. Nxb sự thật Hà Nội 1971.

6. Biện chứng của tự nhiên. Ph ăng ghen . Nxb sự thật Hà Nội 1971

7. Lút vích phoi-ơ-bắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức .Ph ăng ghen . Nxb sự thật Hà Nội 1971

8. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán . VI Lênin Nxb sự thật. Hà Nội. 1971 ( Lênin toàn tập. 18 ) 

9. Bút ký triết học . VI. Lênin toàn tập . Tập 29. Nxb. Tiến bộ sự thật. Hà Nội . Xuất bản lần thứ 5 . 

10. Nhà nước và cách mạng . VI.  Lênin toàn tập . Tập 33 . Nxb Tiến bộ sự thật. Hà Nội. Xuất bản lần thứ 5.

11. Ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác Lênin . Toàn tập . 23 Nxb sự thật . Hà Nội. xuất bản lần thứ 5.

12. Sửa đổi lề lối làm việc .X-Y-Z . Nxb Sự thật. Hà Nội. 1976.

13. Vì độc lập tự do chủ nghĩa xã hội , Hồ Chí Minh , Nxb Sự thật. Hà Nội. 1976.

14. Hồ Chí Minh , thư kiêu gọi tổng khởi nghĩa , tiễn tập , tập 1 Hà Nội Nxb sự thật Hà Nội 1980

15. Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần IV,V,VI,VII,VIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam Nxb sự thật Hà Nội ( 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 )

16. Triết học với tư cách là phương pháp luận của Y học , Nxb . Cà Mau 1999

17. Những vấn đề của triết học Y học – Nguyễn Trình Cơ ( dịch ) Nxb . KHXH,H. 1966

18. Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và y học . Tài liệu dịch , Vụ Huấn luyện Bộ Y tế 1968    


CHỨNG CHỈ 2: NGOẠI NGỮ (PHÁP NGỮ)
14  đơn vị học trình  = 210 tiết






MỤC TIÊU HỌC TẬP
1. Đạt được khả năng giao tiếp thông thường và giao tiếp trong chuyên môn .
2. Đọc hiểu các tài liệu, tạp chí  y-học, các bài nghiên cứu mới và phươngthức sử dụng các loại thuốc mới .
3. Có kiến thức về ngữ pháp căn bản để hiểu rõ các cấu trúc câu trong y văn .

NỘI DUNG
Lý thuyết 
- Giáo trình : LE NOUVEL ESPACE 2    ( Tác giả : Guy Capelle )

Học hết phần bài texte  từ chương 1 (  12 và phần ngữ pháp tương ứng .

Ngữ pháp :

· ADJECTIFS

· COD - COI

· Y - EN

· PRONOMS

· COMPARATIF  ET  SUPERLATIF

· PARTICIPE PREÙSENT / GEÙRONDIF

· LE  PASSIF

· LES  RELATIFS  SIMPLES  ET  COMPOSEÙS

· PASSEÙ COMPOSEÙ - Accords  du participe passeù .

· PASSEÙ COMPOSEÙ / IMPARFAIT

· SUBJONCTIF

· CONDITIONNEL

· PLUS-QUE-PARFAIT

· FUTUR  ANTEÙRIEUR

Thực hành :   Không có

 Phương pháp đánh giá :

· Kiểm tra NGHE-HIỂU   (  trắc-nghiệm

· Kiểm tra ÑOÏC-HIEÅU     (  traéc-nghieäm  thuaät-ngöõ

(   trắc-nghiệm và làm bài ngữ-pháp

(  dịch bài

· Kiểm tra Hành văn         (   trả lời các câu hỏi từ bài texte

· Kiểm tra Khả năng Nói  (   trình bày một đề tài tự chọn bằng tiếng Pháp

 Cán bộ giảng dạy :

· Hồ Đắc Quỳnh
· Nguyễn Phan Sơn
 Tài liệu tham khảo :
· Le Nouvel Espace 1 & 2

· Lire et Comprendre ( 220 exercices ) Ed. Hachette.

· Vocabulaire et Expression ( 500 exercices ) Ed. Hachette.

· La grammaire française 500 exercices .
· Le français médical  ( sách của thầy Nguyễn Phan Sơn )

· Tiền tố , hậu tố tiếng Pháp y-học.

CHỨNG CHỈ 2: NGOẠI NGỮ (ANH NGỮ)
14  đơn vị học trình  = 210 tiết

MỤC TIÊU
1. Củng cố 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết. Tự nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh.

2. Đọc hiể tài liệu khoa học bằng Anh ngữ, sử dụng tiếng Anh chuẩn trong viết và nói.

3. Dịch sang tiếng Việt, viết được một đoạn văn, đơn từ hoặc một bài luận bằng tiếng Anh.

NỘI DUNG
Lý thuyết 
( Chương trình do Bộ môn Ngoại ngữ Khoa Khoa Học Cơ bản ĐHYD TP HCM đảm nhiệm, học theo quy định của Bộ Giáo Dục Đào Tạo.

* Unit 1: Modern Life

* Unit 2: Fortune

* Unit 3: Your future

* Unit 4: Relationships

* Unit 5: The law

* Unit 6: Travel

* Unit 7: Entertainment

* Unit 8: Time out

* Unit 9: Allinth mind

* Unit 10: Your health

* Unit 11: Priorities

* Unit 12: News

* Unit 13: Regrets

* Unit 14: Success

Thực hành: Luyện phát âm, luyện nói, luyện viết.

Phương pháp đánh giá: Thi viết, thi vấn đáp

Cán bộ giảng dạy:

· GVC Lê thị Sử

· GVC Nguyễn Ngọc Lựu

· GVC lê thị Minh Nguyệt

· Ths. Phạm Đào Anh Thy

Tài liệu tham khảo: Life lines pre-intermediate- Oxford University Press

CHỨNG CHỈ 3: 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Thông tin chung

a. Tên học phần: Công nghệ Thông tin Cơ bản

b. Thuộc khối kiến thức: Cơ bản

c. Bộ môn phụ trách: Công nghệ Thông tin Dược

d. Giảng viên phụ trách: 

	STT
	Họ và tên
	Học hàm/ Học vị
	Đơn vị công tác
	Điện thoạ

	1
	Đặng Văn Giáp
	Giáo sư, Tiến sĩ
	Khoa Dược 
	0919605490

	2
	Đỗ Quang Dương
	Tiến sĩ
	Khoa Dược 
	0913662043

	3
	Chung Khang Kiệt
	Thạc sĩ
	Khoa Dược 
	0908091890


e. Số tín chỉ: -

· Số tiết lý thuyết: 15

· Số tiết thực hành, thực tập: 20

· Số tiết làm việc nhóm: -

· Số tiết tự học: -

f.  Học phần:

· Bắt buộc: Cho Chuyên khoa 1 (chung các chuyên ngành)

· Tự chọn: -

g.  Điều kiện đăng ký: -
h.  Học phần tiên quyết: -

i.  Học phần học trước: -

j.  Học phần song hành: -

k. Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng: -

2.  Mục tiêu của học phần

a. Hiểu rõ lý thuyết liên quan, vận hành và áp dụng được các phần mềm ứng dụng sau đây:

· Adobe Acrobat Pro: xử lý văn bản dạng *.PDF

· MS-Word: soạn thảo văn bản khoa học

· MS-Excel: trình bày biểu đồ và phân tích thống kê mô tả

· Powerpoint: trình bày bản chiếu điện tử

b. Kết hợp được các phần mềm nêu trên để trình bày Đề cương nghiên cứu hay Luận văn tốt nghiệp Chuyên khoa 1.

3.  Tóm tắt nội dung học phần

Lý thuyết:

	STT
	Bài học lý thuyết
	Số tiết

	1
	Xử lý văn bản dạng *.PDF (Adobe Acrobat Pro)
	3

	2
	Soạn thảo văn bản khoa học (MS-Word)
	3

	3
	Trình bày biểu đồ thống kê (MS-Excel)
	3

	4
	Phân tích thống kê mô tả (MS-Excel)
	3

	5
	Trình bày bản chiếu điện tử (Powerpoint)
	3


              Tổng cộng:   15

Thực hành:

	STT
	Bài học thực hành
	Số tiết

	1
	Adobe Acrobat Pro: xử lý văn bản dạng *.PDF 
	4

	2
	MS-Word: soạn thảo Đề cương, Luận văn
	4

	3
	MS-Excel: trình bày biểu đồ thống kê 
	4

	4
	MS-Excel: phân tích thống kê mô tả
	4

	5
	MS-Powerpoint: trình bày Đề cương, Luận văn
	4


               Tổng cộng:   20

4. Phương pháp dạy và học

· Mỗi bài học tích hợp 3 phần: cơ sở lý thuyết, công cụ vi tính và áp dụng thực tế.

· Lý thuyết và thực hành. 

5. Phương cách kiểm tra/ đánh giá

· Trắc nghiệm giữa học kỳ

· Trắc nghiệm cuối khóa

6. Tài liệu tham khảo

1. Đặng Văn Giáp. Phân tích dữ liệu khoa học bằng chương trình MS-Excel. Xuất bản lần 1 (1997), Nxb Giáo dục.

2. Bernard V. Liengme. A Guide to Microsoft Excel  for Scientists and Engineers. 2nd Ed. (2000), Butterworth-Heinemann, UK.

3. Robert Barrass. Scientists must write – A guide to better writing for scientists, engineers and students. 2nd Ed . (2002), Routledge, UK.   

7.  Phần mềm hỗ trợ thực hành

a. Adobe Acrobat Pro 9.0 (2008)

b. MS-Excel, MS-Word, MS-PowerPoint (Microsoft Office 2003).

CHỨNG CHỈ 4: 

ĐẠO ĐỨC TRONG HÀNH NGHỀ DƯỢC
( chứng chỉ mới xây dựng chưa có nội dung chi tiết)

CHỨNG CHỈ 5: 

SINH HỌC PHÂN TỬ CƠ SỞ DƯỢC

1.Thông tin chung:

· Tên chứng chỉ: Sinh học phân tử cơ sở Dược
· Thuộc khối kiến thức : Chung

· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Vi sinh - Ký sinh, Khoa Dược 

· Giảng viên phụ trách: 

PGS.TS. Trần Cát Đông, Bộ môn Vi sinh - Ký sinh, Khoa Dược, ĐT: 0907011100

· Giảng viên tham gia giảng dạy:

PGS.TS. Trần Cát Đông, Bộ môn Vi sinh - Ký sinh, Khoa Dược, ĐT: 0907011100

GS.TS. Nguyễn Văn Thanh, Đại học Nguyễn Tất Thành, ĐT: 0903622859

TS. Huỳnh Thị Ngọc Lan, Bộ môn Vi sinh - Ký sinh, Khoa Dược,

PGS.TS. Nguyễn Đinh Nga, Bộ môn Vi sinh - Ký sinh, Khoa Dược,

TS. Nguyễn Tú Anh, Bộ môn Vi sinh - Ký sinh, Khoa Dược,

· Số đơn vị học trình (ĐVHT): 02

· Số ĐVHT lý thuyết: 02

· Số ĐVHT thực hành, thực tập: 0

· Học phần :

· Bắt buộc: tất cả các ngành, chuyên ngành

· Điều kiện đăng ký học phần: năm thứ nhất 

· Học phần tiên quyết:

· Học phần học trước:

· Học phần song hành:

· Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của học viên (nếu có)

2. Mục tiêu của học phần:

· Nhận thức được vai trò, vị trí và sự phát triển của sinh học phân tử trong thế kỷ 21

· Ứng dụng sinh học phân tử trong việc nghiên cứu về thuốc 

· Ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong nhận định vi sinh vật và chẩn đoán 

3.Tóm tắt nội dung học phần:

 Bài 1. Sinh học phân tử trong thế kỷ 21

1.1. Sự chuyển biến của sinh học phân tử 

1.2. Genomics 

1.3. Proteomics 

1.4. Cytomics

1.5. Sinh học hệ thống 

Bài 2. Ứng dụng sinh học trong tìm kiếm thuốc mới 

2.1. Sinh học trong nghiên cứu-phát triển thuốc 

2.2. Ứng dụng omics trong phát minh thuốc 

2.3. Tiếp cận với sinh học hệ thống  

2.4. Sàng lọc hiệu năng cao

Bài 3. Kỹ thuật miễn dịch trong phát hiện vi sinh vật 

3.1. Phản ứng kháng nguyên - kháng thể  

3.2. Kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang  

3.3. Kỹ thuật miễn dịch phóng xạ  

3.4. Kỹ thuật miễn dịch enzym  

Bài 4. Các kỹ thuật phát hiện vi sinh vật dựa trên acid nucleic 

4.1. Kỹ thuật lai acid nucleic  

4.2. Kỹ thuật khuếch đại acid nucleic  

Bài 5. Sinh học phân tử ứng dụng trong chẩn đoán

5.1. Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn 

5.2. Chẩn đoán bệnh do vi nấm và ký sinh trùng  

Bài 6. Kỹ thuật định týp dựa trên acid nucleic 

6.1. Sự đa dạng về di truyền 

6.2. Định týp dựa trên sự cắt giới hạn ADN 

6.3. Định týp dựa trên kỹ thuật khuếch đại gen

6.4. Kỹ thuật phát hiện các bệnh liên quan đến kiểu gen

Bài 7. Các vấn đề an toàn trong thực hành và ứng dụng sinh học phân tử  

7.1. Vấn đề an toàn của ADN tái tổ hợp 

7.2. Sinh vật biến đổi gen (GMO)

7.3. Các biện pháp và cách xử lý

4. Phương pháp dạy và học: Giảng bài, thảo luận và seminar theo nhóm

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: Báo cáo chuyên đề 

6. Tài liệu tham khảo: 

· Nguyễn Văn Thanh, Trần Thu Hoa, Trần Cát Đông và Hồ Thị Yến Linh. Sinh học phân tử. 2007: NXB Giáo dục

· Trần Cát Đông, Nguyễn Văn Thanh, Huỳnh Thị Ngọc Lan, Nguyễn Đinh Nga, Nguyễn Tú Anh. Giáo trình SĐH Sinh học phân tử cơ sở dược.

7. Phần mềm hay công cụ hỗ trợ thực hành: 

· Bộ phần mềm: Lasergene, phiên bản 7.1

GenBank: www.ncbi.nlm.nih.gov
CHỨNG CHỈ 6: Y DƯỢC XÃ HỘI HỌC
1.Thông tin chung:

· Tên học phần: Y DƯỢC XÃ HỘI HỌC

· Thuộc khối kiến thức: Cơ sở

·  Bộ môn – Khoa phụ trách: Quản Lý Dược – Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: Phạm Đình Luyến 

Học hàm: Phó giáo sư

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Bộ môn Quản Lý Dược

Điện thoại liên hệ: 0903 324 744

Email: dluyendk@yahoo.com

· Giảng viên tham gia giảng dạy:

Dương Thị Mai Trang

Học hàm: Chưa

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Bộ môn Quản Lý Dược

Điện thoại liên hệ: 0933 645 877

Email: maitrangduong562003@yahoo.ca
Lương Thanh Long

Học hàm: Chưa

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Bộ môn Quản Lý Dược

Điện thoại liên hệ: 0903 324 744

Email: luongthanhlongs2007@yahoo.com

· Số tín chỉ: 03

· Số tiết lý thuyết: 45

· Số tiết thực hành, thực tập: 00

· Số tiết làm việc nhóm: 00

· Số tiết tự học: 00

· Học phần :

· Bắt buộc: cho ngành Dược, chuyên ngành Tổ chức Quản lý dược

· Điều kiện đăng ký học phần: không

· Học phần tiên quyết: không

· Học phần học trước: không

· Học phần song hành: không

· Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năngcủa học viên: không

2. Mục tiêu của học phần:

1. Trình bày được những khái niệm cơ bản về xã hội học và xã hội học y tế, có kiến thức để khảo sát, phân tích, dự đoán thực tiễn xã hội, hiện tượng xã hội liên quan đến các lãnh vực hành nghề Y Dược.

2. Biết được phương pháp nghiên cứu và cách trình bày một đề tài khoa học thuộc lĩnh vực Dược xã hội học.

3. Phân tích nội dung cơ bản của một số chương trình y tế có tính xã hội cao.

3.Tóm tắt nội dung học phần:

	STT
	Bài học
	Số tiết

	1.
	Đại cương về xã hội học và xã hội học y tế
	8

	2.
	Phương pháp nghiên cứu Dược xã hội học
	5

	3.
	Chăm sóc thuốc men và đảm bảo công bằng trong bảo vệ sức khỏe nhân dân (Pharmaceutical Care)
	2

	4.
	Chính sách thuốc thiết yếu của Việt Nam và thế giới
	2

	5.
	Xã hội học bệnh viện
	6

	6.
	Chiến lược phát triển ngành Dược
	4

	7.
	Chính sách quốc gia về thuốc
	4

	8.
	Bảo hiểm y tế và thuốc cho bảo hiểm y tế
	4

	9.
	Lịch sử ngành Y Dược thế giới và Việt Nam
	4

	10.
	Quan điểm của Đảng về công tác y tế
	4

	11.
	Đạo đức hành nghề Y Dược
	2


4. Phương pháp dạy và học:

- Thuyết trình kết hợp thảo luận.

- Phương tiện: máy tính cá nhân kết nối projector trình chiếu + handout.

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập:

Trắc nghiệm và câu hỏi ngắn
6. Tài liệu tham khảo:

1.   Đào Hữu Hồ – Thống kê xã hội học – NXB ĐH quốc gia Hà nội 

2. Nguyễn Văn Lê – Nhập môn xã hội học – NXB Giáo Dục 1997

3. PGS Vũ Minh Tâm – Xã hội học – NXB Giáo Dục 2001

4. PGS TS Lê Văn Truyền – Đề cương bài giảng dược xã hội học – 2002

5. Ministry of health – Vietnam essential drug list – the 4th edition 1999

6. WHO – The use of essential drugs – 1995.

7. Nguyễn Thế Phán, Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản Quản Lý Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. 

7. Phần mềm hay công cụ hỗ trợ thực hành: không

CHỨNG CHỈ 7: LUẬT VÀ PHÁP CHẾ DƯỢC

1.Thông tin chung:

· Tên học phần: PHÁP CHẾ DƯỢC CHUYÊN NGÀNH

· Thuộc khối kiến thức: Cơ sở

·  Bộ môn – Khoa phụ trách: Quản Lý Dược – Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: Phạm Đình Luyến 

Học hàm: Phó giáo sư

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Bộ môn Quản Lý Dược

Điện thoại liên hệ: 0903 324 744

Email: dluyendk@yahoo.com

· Giảng viên tham gia giảng dạy:

Dương Thị Mai Trang

Học hàm: Chưa

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Bộ môn Quản Lý Dược

Điện thoại liên hệ: 0933 645 877

Email: maitrangduong562003@yahoo.ca
· Số tín chỉ: 03

· Số tiết lý thuyết: 30

· Số tiết thực hành, thực tập: 30

· Số tiết làm việc nhóm: 00

· Số tiết tự học: 00

· Học phần :

· Bắt buộc: cho ngành Dược, chuyên ngành Tổ chức Quản lý dược

· Điều kiện đăng ký học phần: không

· Học phần tiên quyết: không

· Học phần học trước: không

· Học phần song hành: không

· Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năngcủa học viên: không

2. Mục tiêu của học phần:

1. Trình bày được nội dung chủ yếu của các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực hành nghề dược.

2. Giải thích và áp dụng đúng các qui định của pháp luật đối với công tác quản lý dược trong mọi lĩnh vực trong hành nghề dược.

3. Hiểu, giải thích và thực hiện đúng các qui chế dược.

3.Tóm tắt nội dung học phần:

Lý thuyết: 2 tín chỉ = 30 tiết

	STT
	Tên bài học
	Số tiết

	1
	Pháp chế xã hội chủ nghĩa và pháp chế dược
	2

	2
	Luật Dược
	2

	3
	NĐ79/CP chi tiết hóa một số điều của luật Dược
	2

	4
	NĐ45/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong các lãnh vực hành nghề Dược
	2

	5
	Các qui định của pháp luật về quản lý chất lượng thuốc
	2

	6
	Qui dịnh của pháp luật về hành nghề dược tư nhân
	2

	7
	Qui định của pháp luật về ghi nhãn thuốc
	2

	8
	Những qui định của pháp luật về thanh tra áp dụng trong lĩnh vực y tế
	4

	9
	Những quy định liên quan đến việc kê đơn và bán thuốc theo đơn
	4

	10
	Quản lý thuốc gây nghiện
	3

	11
	Quản lý thuốc hướng tâm thần
	3

	12
	Qui định về thông tin quảng cáo thuốc
	2


Thực hành: 1 tín chỉ = 30 tiết

	STT
	Tên bài học
	Số tiết

	1
	Chế độ quản lý, phân loại, dự trù, bảo quản, mua bán, xuất nhập khẩu thuốc gây nghiện
	8

	2
	Chế độ quản lý, phân loại, dự trù, bảo quản, mua bán, xuất nhập khẩu thuốc hướng tâm thần
	8

	3
	Xét phân tích nhãn thuốc
	4

	4
	Duyệt đơn thuốc
	8

	5
	Qui tắc xử phạt vi phạm hành chính trong các lãnh vực quản lý nhà nước về Dược
	4


4. Phương pháp dạy và học:

- Thuyết trình kết hợp thảo luận.

- Phương tiện: máy tính cá nhân kết nối projector trình chiếu + handout.

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập:

- Lý thuyết : trắc nghiệm kết hợp với viết tiểu luận.

- Thực hành : Giải các bài tập hoặc giải quyết các tình huống pháp lý thường gặp trong thực tế (thi viết) và viết tiểu luận

6. Tài liệu tham khảo:

1. Quốc Hội, Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân – Luật dược – Luật Thanh tra.

2. Chính phủ, Các nghị định về dược.

3. Bộ trưởng Bộ y tế nước CHXHCN VN, Các qui chế dược, các thông tư hướng dẫn các văn bản qui phạm pháp luật về dược.

4. Kỹ thuật bào chế các dạng thuốc tập I, II, III.

5. Dương Thanh Cảnh, Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế - NXB Y học, 1988.

6. Đỗ Hoàng Toàn, Quản lý nhà nước, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. 

7. Phần mềm hay công cụ hỗ trợ thực hành: không

CHỨNG CHỈ 8: DƯỢC ĐỘNG HỌC
 (3/0) đơn vị học trình = 45 tiết 

Mục tiêu học tập

1. Trình bày được ý nghĩa của Dược động học và mục tiêu của nghiên cứu về Dược động học lâm sàng.
2. Nêu được đặc điểm của các giai đoạn hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ của một thuốc và các yếu tố ảnh hưởng đến các giai đoạn này.
3. Trình bày được ý nghĩa các thông số dược động của 3 giai đoạn hấp thu, phân bố, thải trừ.  Nêu một số phương pháp tính toán  và ứng dụng các thông số này trong Dược động học lâm sàng. 
Nội dung 

Lý thuyết:

1. Mục tiêu và vị trí của môn học-Phương pháp nghiên cứu Dược động học

2. Sự hấp thu thuốc


2.1. Sự hấp thu qua màng nhày tiêu hóa


2.2. Hiệu ứng vượt qua lần đầu (ở ruột, gan, phổi)


2.3. Khái niệm về sinh khả dụng - Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh khả dụng


2.4. Trường hợp các đường hấp thu thuốc

3. Sự phân bố thuốc


3.1. Sự phân bố trong máu - Sự gắn kết với protein huyết tương


3.2. Sự phân bố tại mô


3.3. Khái niệm về thể tích phân bố-Các yếu tố ảnh hưởng đến thể tích phân bố

4. Sự biến đổi sinh học của thuốc


4.1. Sự chuyển hóa thuốc ở gan


4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển hóa thuốc ở gan

5. Sự thải trừ thuốc


5.1. Sự thải trừ qua thận


5.2. Sự thải trừ qua mật


5.3. Các đường bài tiết khác


5.4. Độ thanh lọc thuốc


5.5. Thời gian bán thải

6. Xác định các thông số dược động

7. Dược động học và chứng thiểu năng thận

8. Dược động học và chứng thiểu năng gan

9. Dược động học và tuổi tác

10. Dược động và tập quán sống

11. Dược động học và sự tương tác thuốc

Thực hành : Không có 

Phương pháp đánh giá:  Hình thức trắc nghiệm  và  Bài tập ngắn

Cán bộ giảng dạy :  PGS. TS Mai Phương Mai

Tài liệu tham khảo :

1. Bộ môn Dược lâm Sàng –Đại Học Dược Hà Nội  - Dược Lâm sàng. NXB Y học 1999

2. Labaume J.P. Pharmacocinétique- Principes fondamentaux. Masson 1984

3. Houin G.- Pharmacocinétique- 1990

4. Singlas E., Taburet A.M. – Abrégée de Pharmacocinétique.  Hoechst Biologie 1990

5. Leon Shargel, Andrew B.C.- Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics . Prentice Hall Int., Inc.  1999

CHỨNG CHỈ 9: HÓA HỮU CƠ NÂNG CAO



1.Thông tin chung:

· Tên chứng chỉ: Hóa hữu cơ nâng cao 

· Thuộc khối kiến thức : cơ sở 

· Bộ môn – Khoa phụ trách: Hóa hữu cơ –Khoa Dược 

· Giảng viên phụ trách: 

Đặng văn Tịnh  PGS -TS bộ môn Hóa hữu cơ –Khoa Dược Tel :0909382233

· Giảng viên tham gia giảng dạy

Nguyễn anh Tuấn –Thạc sĩ –Bộ môn Hóa hữu cơ –Khoa Dược  Tel :0908437765

Phạm khánh Phong Lan PGS-TS –PGĐ Sở Y tế  Tel : 0903362586

Nguyễn ngọc Vinh TS -Viện kiểm nghiệm   Tel : 0903933958

·  Số đơn vị học trình (ĐVHT): 3

· Số ĐVHT lý thuyết :2

· Số ĐVHT thực hành, thực tập: 1

· Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của học viên (nếu có)

2. Mục tiêu của chứng chỉ:

    Cung cấp kiến thức về Hóa hữu cơ  học chưa đầy đủ ở bậc Đại học. Các kiến thức đó giúp học viên hiểu biết sâu sắc hơn các môn chuyên ngành đào tao ïTiến sĩ , Thạc sĩ và Chuyên khoa. Sau khi học xong chương trình, học viên đạt được các mục tiêu sau:

+ Vẽ được công thức cấu hình cấu dạng các hợp chất hữu cơ ứng dụng trong ngành Dược. Phân biệt và biểu diễn đúng các cấu hình các chất hữu cơ theo Fischer , Newmen và phối cảnh. Hiểu sâu sắc vê chuyễn đổi các cấu hình trên  

+ Gọi tên đúng  danh pháp các chất hữu cơ phức tạp: Danh pháp D,L. Danh pháp R,S . Danh pháp cấu hình các alcaloid , terpenoid, steroid ,Vitamin. Xác định khung cơ bản và các nhóm thế ưu tiên trong danh pháp các chất hữu cơ có nhiều nhóm thế. Viết được công thức các chất hữu cơ trong dược phẩm khi biết được tên gọi và ngược lại.

+ Hiểu , dự kiến , giải thích và biện giải đúng công thức chất hữu cơ khi biết được công thức cấu tạo và biết phổ của các chất hữu cơ theo các phương pháp phổ UV,  IR ,1HNMR và 13CNMR .

3.Tóm tắt nội dung chứng chỉ:

· Hóa lập thể  : Các phương pháp biểu diễn công thức lập thê’

                             Tổng hợp bất đối xứng

                             Sự tách biệt biến thể racemic

· Danh pháp hóa hữu cơ  và ứng dụng trong ngành Dược

                      Danh pháp hydrocarbon phức tạp : Đa vòng, Steroid , Terpenoid. Vitamin

                Tiền tố . Hậu tố và nguyên tắùc gọi tên các chát hữu cơ phức tạp có nhiều nhóm chức, hợp chất dị vòng ngưng tụ 

· Các phương pháp quang phổ xác định cấu tạo hợp chất hữu cơ

            quang phổ tử ngoại , quang phổ hồng ngoại ,

            Phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton 1H

            Phổ cộng hửng từ hạt nhân proton  13CNMR  

4. Phương pháp dạy và học:

    Tự học , giới thiệu và cung cấp thông tin 

    Làm bài tập ứng dụng 

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập:

    Mỗi học viên làm một đề tự luân vế một dược phẩm 

6. Tài liệu tham khảo:

· Trương Thế Kỷ : Giáo trình Hóa Hữu cơ . Bộ môn Hóa Hữu cơ

· Trương Thế Kỷ   Tài liệu Hóa lập thể . Bộ môn Hóa Hữu cơ

· Nguyễn anh Tuấn  Tài liệu danh pháp Hoá hữu cơ . Bộ môn Hóa hữu cơ

· Phạm Khánh Phong Lan . Tài liệu về quang phổ UV và IR . Bộ môn Hóa hữu cơ.

· Đặng Như Tại  Hóa lập thể.  Nhà xuất bản giáo dục Hà nội 2000

· Nguyễn Hữu Đĩnh , Trần thị Đà.  Ứng dụng một số phương pháp phổ nghiên cứu cấu trúc phân tử . Nhà xuất bản giáo dục . Hà nội 1999
· Pretsch-Buhlmann-Badertscher -Structure determination of organic chemistry-2009-Springer
· Field-Kalman- Organic structure from spectra -2008-Wiley and sons
7. Phần mềm hay công cụ hỗ trợ thực hành: 


+ Chem office 11.0

1-  
+ Phòng máy Viện kiển nghiệm  200 Cô Bắc -HCM

CHỨNG CHỈ 10: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ SỞ








1. Thông tin chung

e. Tên học phần: Công nghệ Thông tin Cơ sở

f. Thuộc khối kiến thức: Cơ sở

g. Bộ môn phụ trách: Công nghệ Thông tin Dược

h. Giảng viên phụ trách: 

	STT
	Họ và tên
	Học hàm/ Học vị
	Đơn vị công tác
	Điện thoạ

	1
	Đặng Văn Giáp
	Giáo sư, Tiến sĩ
	Khoa Dược 
	0919605490

	2
	Đỗ Quang Dương
	Tiến sĩ
	Khoa Dược 
	0913662043

	3
	Nguyễn Thụy Việt Phương
	Thạc sĩ
	Khoa Dược 
	0919048009


f. Số tín chỉ: -

· Số tiết lý thuyết: 15

· Số tiết thực hành, thực tập: 30

· Số tiết làm việc nhóm: -

· Số tiết tự học: -

f.  Học phần:

· Bắt buộc: Cho Chuyên khoa 1 (chung các ngành)

· Tự chọn: -

g.  Điều kiện đăng ký: -
h.  Học phần tiên quyết: -

i.  Học phần học trước: Công nghệ Thông tin Cơ bản

j.  Học phần song hành: -

l. Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng: -

2.  Mục tiêu của học phần

a. Hiểu rõ lý thuyết liên quan và áp dụng được một số công cụ Data Analysis trong MS-Excel để so sánh 2 phương sai, so sánh 2 trung bình, phân tích phương sai 1 yếu tố, phân tích phương sai 2 yếu tố (không lặp), phân tích tương quan và hồi quy đơn giản.

b. Vận dụng được các trắc nghiệm thống kê trong việc xử lý những kết quả thực nghiệm của đề tài tốt nghiệp Chuyên khoa 1.

3.  Tóm tắt nội dung học phần

Lý thuyết:

	STT
	Bài học lý thuyết
	Số tiết

	1
	Trắc nghiệm giả thuyết không & So sánh 2 phương sai (F)
	3

	2
	So sánh hai giá trị trung bình (t: bắt cặp,  t: phương sai bằng nhau và 

t: phương sai khác nhau)
	3

	3
	Phân tích phương sai một yếu tố
	3

	4
	Phân tích phương sai hai yếu tố (không lặp)
	3

	5
	Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính (đơn giản)
	3


              Tổng cộng:   15

Thực hành:

	STT
	Bài học thực hành
	Số tiết

	1
	MS-Excel: Khởi động Data Analysis & Đặt giả thuyết
	2

	2
	MS-Excel: So sánh phương sai
	4

	3
	MS-Excel: So sánh 2 giá trị trung bình
	4

	4
	MS-Excel: So sánh 2 giá trị trung bình (tiếp theo)
	4

	5
	MS-Excel: Phân tích phương sai 1 yếu tố 
	4

	6
	MS-Excel: Phân tích phương sai 2 yếu tố (không lặp)
	4

	7
	MS-Excel: Phân tích tương quan 
	4

	8
	MS-Excel: Phân tích hồi quy tuyến tính (đơn giản)
	4


               Tổng cộng:   30

4. Phương pháp dạy và học

· Mỗi bài học tích hợp 3 phần: cơ sở lý thuyết, công cụ vi tính và áp dụng thực tế.

· Lý thuyết và thực hành. 

5. Phương cách kiểm tra/ đánh giá

· Trắc nghiệm giữa học kỳ

· Trắc nghiệm cuối khóa

6. Tài liệu tham khảo

4. Đặng Văn Giáp. Phân tích dữ liệu khoa học bằng chương trình MS-Excel. Xuất bản lần 1 (1997), Nxb Giáo dục.

5. Bernard V. Liengme. A Guide to Microsoft Excel  for Scientists and Engineers. 2nd Ed. (2000), Butterworth-Heinemann, UK.

6. Lundstedt T., Seifert E., Abramo L., Thelin B., Nystrom A., Dawson-Saunders B. and Trapp R. G. Basic and Clinical Biostatistics. Appleton & Lange, USA, 124-141 (1990).

7. Daniel W. W. Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. John Wiley & Sons, 5th Ed., Singapore, 274-327 (1991).

7.  Phần mềm hỗ trợ thực hành

MS-Excel (Microsoft Office 2003).
CHỨNG CHỈ 11: SINH DƯỢC HỌC







3 (3/0) đơn vị học trình = 45 tiết

Mục tiêu học tập
Sau khi học xong học viên phải:

1. Trình bày được khái niệm về sinh khả dụng, tương đương sinh học của các chế phẩm, cách xác định và ý nghĩa của các thông số này trong quá trình nghiên cứu và sử dụng thuốc.

2. Phân tích được ảnh hưởng của các yếu tố vật ly,́ hóa học và sinh học đến sinh khả dụng của thuốc. Cách vận dụng các yếu tố này trong nghiên cứu, bào chế và sử dụng thuốc.

3. Trình bày và phân tích được các đặc điểm về sinh dược học của các dạng thuốc theo các đường dùng khác nhau: đường uống, đặt trực tràng, đường tiêm, đường đặt trên da…

Nội dung
Lý thuyết: 

	Bài 1
	Đại cương về sinh dược học và các pha động học của thuốc trong cơ thể.
	  6 tiết

	Bài 2
	Sinh khả dụng của thuốc.
	  8 tiết  

	Bài 3
	Sinh khả dụng của các dạng thuốc uống.
	12 tiết  

	Bài 4
	Sinh khả dụng của các thuốc đặt trực tràng.
	  4 tiết  

	Bài 5
	Sinh khả dụng của các dạng thuốc tiêm.
	  4 tiết  

	Bài 6
	Sinh khả dụng của các dạng thuốc dùng trên da.
	  6 tiết  

	Bài 7
	Sinh khả dụng của các dạng thuốc theo các đường dùng khác.
	  5 tiết  


Thực hành: Không có.

Phương pháp đánh giá:

Lý thuyết: trắc nghiệm hoặc viết và trình bày chuyên đề.

 Cán bộ giảng dạy:

1. PGS. TS. Lê Quan Nghiệm

2. PGS.TS. Trương văn Tuấn

Tài liệu tham khảo:

1. Lê Quan Nghiệm. Sinh dược học và các hệ thống trị liệu kiểm soát sự phóng thích thuốc.

2. Leon Shargel, Andrew B.C. Yu. Applied biopharmaceutics & pharmacokinetics. Fourth editions.

3. Gilbert S. Bauker, Christopher T. Rhodes. Modern pharmaceutics. Third edition.

4. M.E. Aulton. Pharmaceutics. The science of dosage form design. Second edition.

CHỨNG CHỈ 12: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỤNG CỤ
5 đơn vị học trình = 75 tiết

Mục tiêu học tập

1. Trình bày được các phương pháp phân tích dụng cụ (sắc ký, quang phổ, điện hóa,.…) ứng dụng trong ngành Dược.

2. Ứng dụng được các phương pháp này vào nghiên cứu kiểm nghiệm dược phẩm.

Nội dung

Lý thuyết: 3 đơn vị học trình (45 tiết)
1. Các phương pháp chiết tách

2. Các phương pháp đo lường lý học đơn giản (cân, tỷ trọng, chỉ số khúc xạ, năng suất quay cực, độ nhớt)

3. Các phương pháp nhiệt trong phân tích (thermo analysis)

4. Các phương pháp điện hóa

5. Các phương pháp sắc ký (sắc ký lớp mỏng, sắc ký giấy, sắc ký cột, sắc ký lỏng hiệu năng cao, sắc ký khí, sắc ký khí ghép khối phổ)

6. Phương pháp điện di mao quản

7. Các phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS, ICP)

8. Quang phổ huỳnh quang, lân quang

* Thực hành: 2 đơn vị học trình (30 tiết)

1. Ứng dụng chuẩn độ Karl-Fischer để xác định hàm lượng nước trong một số chế phẩm

2. Chuẩn độ trong môi trường khan các chế phẩm có tính acid, base yếu

3. Xác định F- bằng điện cực chọn lọc ion

4. Xác định các thông số của sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

5. Ứng dụng HPLC để định lượng thuốc có 1 hoạt chất bằng pha thuận

6. Ứng dụng HPLC để định lượng thuốc có hỗn hợp 2 thành phần bằng pha đảo

7. Ứng dụng HPLC để định lượng thuốc đông dược

8. Ứng dụng sắc ký lớp mỏng (TLC) và sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao (HPTLC)

9. Chiết xuất một số hoạt chất từ chế phẩm Đông dược

10. Ứng dụng quang phổ hấp thu nguyên tử để định lượng các chất điện giải

11. Xác định các thông số cơ bản của điện di mao quản

12. Ứng dụng quang phổ huỳnh quang để định lượng một số vitamin

13. Xác định độ nhớt của các chế phẩm dạng dầu

Phương pháp đánh giá:

Thi trắc nghiệm lý thuyết và kiểm tra thao tác, thủ thuật của phần thực hành.

Cán bộ giảng dạy:

1. PGS. TS. Trần Hùng

2. PGS. TS. Nguyễn Minh Đức

3. PGS.TS. Võ Thị Bạch Huệ

4. PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

Tài liệu tham khảo:

1. Introduction to HPLC

2. Structure Elucidation by NMR in organic chemistry – A practical guide

3. Capillary electrophoresis

4. Fundamentals of Analytical Chemistry

5. High Performance Liquid Chromatography

6. Quantitative chemical analysis

7. Mass Spectrometry – Principles and Applications

8. Gas-Liquid-Solid Chromatography

9. Nghiên cứu về hóa thực vật, Nguyễn Viết Tựu

10. Dược liệu học, Ngô Văn Thu
11. Các phương pháp chiết xuất, Nguyễn Khắc Quỳnh Cứ

PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

CHỨNG CHỈ 13

HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN
( chứng chỉ chưa có nội dung chi tiết)

CHỨNG CHỈ 14
CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ HIỆN ĐẠI ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN
( chứng chỉ chưa có nội dung chi tiết)

CHỨNG CHỈ 15
KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU VÀ CHẾ PHẨM TỰ NHIÊN
( chứng chỉ chưa có nội dung chi tiết)

CHỨNG CHỈ 16
Y HỌC CỔ TRUYỀN DÂN TỘC
( chứng chỉ chưa có nội dung chi tiết)
CHỨNG CHỈ 17
CÁC PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT PHÂN LẬP
( chứng chỉ chưa có nội dung chi tiết)
CHỨNG CHỈ 18
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU
( chứng chỉ chưa có nội dung chi tiết)
CHỨNG CHỈ 19
THỰC HÀNH TỐT TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC LIỆU
( chứng chỉ chưa có nội dung chi tiết)
CHỨNG CHỈ 20
THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ








4 đơn vị học trình (0/4) = 60 tiết

Mục tiêu học tập
Sau khi thực hành nghiệp vụ học viên phải:

1. Có kỹ năng sử dụng và thành thục trong thao tác sử dụng các thiết bị dùng trong nghiên cứu dược liệu.

2. Thiết kế được các thí nghiệm dùng cho nghiên cứu dược liệu học và hóa các hợp chất tự nhiên.

NỘI DUNG

Thực hành

· Thực hành sử dụng các thiết bị chiết xuất, chưng cất v.v… dùng trong nghiên cứu và sản xuất pilot.

· Thực hành sử dụng thiết bị phân tích quang phổ (UV, IR) dùng trong nghiên cứu dược liệu.

· Thực hành sử dụng thiết bị phân tích sắc ký (SKLM, SKC, SKLCA, SKK v.v…) dùng trong nghiên cứu dược liệu.

· Tham quan các cơ sở nuôi trồng, chế biến, nghiên cứu và sản xuất dược liệu và thuốc từ dược liệu.

· Seminar các nội dung liên quan tới đề tài nghiên cứu.

Phương pháp đánh giá: Đánh gía kỹ năng thực hành.

Cán bộ giảng dạy:


1. PGS. TS. Trần Hùng *


2. PGS. TS. Nguyễn Minh Đức


3. TS. Nguyễn Viết Kình

GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

1. GIÁO TRÌNH

Các giáo trình môn học dành cho đào tạo  cao học và chuyên khoa I chuyên ngành Dược liệu và dược học cổ truyền.

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

Thực vật học và tài nguyên cây thuốc

1. LeComte – Flore geùneùral de l’Indochine (nhiều tập).

2. Aubreùville A. et Tardieur-Blot – Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Museùum national d’histoire naturelle (nhiều tập).

3. Phạm Hoàng Hộ – Cây cỏ Việt nam, tập I, II và III. Nhà Xuất bản Trẻ, Tp. HCM. 2000.

4. Martin G. – Thực vật Dân tộc học, Nxb. Nông nghiệp, 2002.

5. Lã Đình Mỡi (chủ biên) – Tài nguyên Thực vật có Tinh dầu, tập I. Nxb. Nông nghiệp, 2001.

6. Trung tâm khoa học tự nhiên – Thực vật chí Việt nam. Nxb. KHKT, Hà nội. (nhiều tập)

7. Bộ Khoa học công nghệ và môi trường – Sách đỏ Việt nam, Phần Thực vật. Nxb. KHKT, Hà nội, 1996.

8. PROSEA – Plant Resources of South-est Asia. Backhuys Publisher, Leiden. (nhiều tập)

9. Petelot A. Les plantes meùdicinales du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Museùum national d’histoire naturelle. Tomes I, II, III et IV. 1952.

10. Đỗ Tất Lợi – Những Cây thuốc và Vị thuốc Việt nam. Nxb. KHKT, Hà nội, 2000

11. Võ Văn Chi – Từ điển Cây thuốc Việt nam, Nxb. Y học, 1997.

12. Viện Dược liệu – Tài nguyên Cây thuốc Việt nam. Nxb. KHKT. Hà nội, 1996.

13. WHO – WHO’s  Selected Monograph on Medicinal Plants. WHO, Geneva, 1998.

Dược liệu học và hoá học các hợp chất tự nhiên

14. Ngô Vân Thu – Bài giảng Dược liệu, Tập I. Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, 1998.

15. Phạm Thanh Kỳ – Bài giảng Dược liệu, Tập II. Đại học Dược Hànội 1998.

16. Evans W.C. – Trease and Evans’ Pharmacognosy, 14th Ed. WB. Souders Company Ltd. 2000.

17. Paris M. et Hurabielle M. – Abreùgeù de Matieøre meùdicale –Pharmacognosie. Masson, 1981.

18. Ngô Vân Thu – Bài giảng Hóa học Cây thuốc – Glycosid tim. Nxb. Y học, 1986.

19. Ngô Vân Thu – Bài giảng Hóa học Cây thuốc – Saponin. Nxb. Y học, 1990.

20. Hostettmann K. and Marston A. – Saponins. Cambridge University Press, 1995.

21. Manske and Holmes H. – The Alkaloids – Chemistry and Pharmacology. Academic Press. (nhiều tập)

22. Markham K. R. – Techniques of Flavonoid Identification. Academic Press, London, 1982.

23. Atal C.K. and Kapur B. M. – Cultivation and Utilization of Aromatic Plants. Council of Scientific and Industry Research, India, 1982.

24. Miller L.P. (Ed.) – Phytochemistry, Vol. I, II, III. Van Nostrand Reinold Company, New-York, 1973.

25. Anton R (Ed.) Natural Products as Medicinal Agents. Hippocrates Verlag, Stugart, 1981.

26. Waller G.R. and Yamasaki K. – Saponin Used in Traditional and Modern Medicine. Plenum Press, New-York, 1996.

27. Waller G.R. and Yamasaki K. – Saponin used in Food and Agriculture, Plenum Press, New-York, 1996.

28. Devon T.K. and Scott A.I. – Handbook of Natural Occurring Compounds, Vol. I. Academic Press, 1975.

29. Wichtl M. and Anton R. – Plantes Theùrapeutiques. Edition Tec. And Doc., Paris, 1999.

30. Tang W. and Eisenbrand G. – Chinese Drugs of Plant Medicine, Springer Verlag, 1992

31. Kaufman P. B. et al. – Natural Products from Plants. CRC Press, 1999.

32. Cutle S.T and Cutler H.G. – Biologycal Active Natural Products: Pharmaceuticals. CRC Press, 2000.

33. Mill S. And Bone K. – Pharmacodynamic Base of Herbal Drugs. CRC Press, 2000.

34. Manuchair E. – Principle and Practice of Phytotherapy. Churchill Livingstone, 2000.

Các phương pháp quang phổ

35. Duddeck H. and Dietrich W. – Structure Elucidation by Modern NMR. Springer Verlag, 1992.

36. Nguyễn Hữu Đỉnh và Trần Thị Đà – Ứng dụng Một số Phương pháp Phổ Nghiên cứu Cấu trúc Phân tử. Nxb. Giáo dục, 1999.

37. Silverstein R.M. et al. Spectrometric Identification of Organic Compounds. John Willey & Son, 1981.

38. Breitmaier E. – Structure Elucidation by NMR in Organic Chemistry – A Practical guide. John Willey & Son, 1993.

39. Yamaguchi K. Spectral Data of Natural Products, Vol. I. Elsevier Publishing company, 1970.

40. Cooper J. W. – Spectroscopic Techniques for Organic Chemists. John Willey & Son, 1980.

Các phương pháp sắc ký

41. Hobarth W. et al. – Instrumental Methods of Analys. Wadsworth Publishing company, 1988.

42. Pool C. F. and Schuette S.A. – Contemporary Practice of Chromatography. Elsevier, Amsterdam, 1984.

43. Pool C. F. and Pool S.K. – Chromatography Today. Elsevier, Amsterdam, 1991.

Kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hóa

44. Bộ Y tế – Dược điển Việt nam, lần xuất bản thứ I, II và III. Nhà xuất bản Y học, Hà nội.

45. Pharmacopoiea Commission of PRC – Pharmacopoiea of People’s Republic of China. Chemical Industry Press, Beijing, 1997.

46. Wagner H. and Bladt S. – Plant Drug Analysis. Springer Verlag, New-york, 1996.

47. Đỗ thị Kim, Đinh Lê Hoa, Phạm Thị Lệ Nhiễu – Kiểm Nghiệm Dược liệu, Tập I. II, III, Nxb. Y học.

Chính sách liên quan tới nghiên cứu cây thuốc

48. Nghị quyết 226 CP ngày 19/10/1978 của Hội đồng Chính phủ.

49. Quyết định 371/BYT-QĐ của Bộ Y tế (12 tháng 3 năm 1996) ban hành “Quy chế đánh giá tính an toàn và hiệu lực của thuốc cổ truyền”.

50. Nghị quyết 37CP của Thủ tướng chính phủ

51. WHO – Quality Control Methods for Medicinal Plant Materials. WHO, Geneva, 1998.

52. WHO, Regional office for the Western Pacific – Report, Working Group on Herbal Medicine. Manila, 1998.

53. WHO – General guideline for methodologies on research and evaluation of traditional medicine. WHO, Geneva, 2000.







